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nghị định 

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 

các cơ quan nhà nước 
_________ 

 

Chính phủ 

 

Căn cứ  Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12             

năm 2002; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

 

nghị định : 

 

Chương I 
Những quy Định chung 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các 

cơ quan nhà nước có tài khoản và con dấu riêng (sau đây gọi tắt là cơ quan 

thực hiện chế độ tự chủ), bao gồm: 

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

b) Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;  

c) Toà án nhân dân các cấp; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; 
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d) Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng ủy ban nhân dân; 

các cơ quan chuyên môn thuộc ñy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

đ) Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng ủy ban nhân dân; 

các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành 

phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Việc thực hiện chế độ tự chủ đối với ủy ban nhân dân cấp 

xã, phường do Chủ tịch ñy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương căn cứ vào các quy định tại Nghị định này, hướng dẫn của Bộ Tài chính, 

Bộ Nội vụ và điều kiện thực tế tại địa phương để quyết định.  

 

3. Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - 

xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính xem xét tự quyết định việc áp dụng các quy định tại Nghị 

định này. 

 

4. Các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính 

phủ được ngân sách nhà nước cấp kinh phí quản lý hành chính 

không thuộc đối tượng thực hiện Nghị định này. 

 

Điều 2. Mục tiêu thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính  

 

1. Tạo điều kiện cho các cơ quan chủ động trong 

việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính một cách hợp 

lý nhất để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

 

2. Thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng lao động, 

kinh phí quản lý hành chính.  

 

3. Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh 

phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. 

 

4. Thực hiện quyền tự chủ đồng thời gắn với trách 

nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức trong 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của 

pháp luật.  
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Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

 

1. Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 

2. Không tăng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 1, kho¶n 2 Điều 9 của Nghị định này. 

 

3. Thực hiện công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán 

bộ, công chức. 

Chương II 
Nội dung chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

 

Điều 4. Về biên chế  
 

Căn cứ số biên chế được giao, cơ quan thực hiện 

chế độ tự chủ được quyền chủ động trong việc sử dụng 

biên chế như sau: 

 

1. Được quyết định việc sắp xếp, phân công cán bộ, 

công chức theo vị trí công việc để bảo đảm hiệu quả 

thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. 

 

2. Được điều động cán bộ, công chức trong nội bộ 

cơ quan. 

 

3. Trường hợp sử dụng biên chế thấp hơn so với chỉ 

tiêu được giao, cơ quan vẫn được bảo đảm kinh phí 

quản lý hành chính theo chỉ tiêu biên chế được giao. 

 

4. Được hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng 

lao động đối với một số chức danh theo quy định của 

pháp luật trong phạm vi nguồn kinh phí quản lý hành 

chính được giao. 

 

Điều 5. Nguồn kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước  

Kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự 

chñ từ các nguồn sau: 

1. Ngân sách nhà nước cấp. 

2. Các khoản phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định. 
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3. Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  

Điều 6. Kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ 

tự chủ 

1. Kinh phí quản lý hành chính giao cho các cơ quan thực hiện chế độ 

tự chủ được xác định và giao hàng năm trên cơ sở biên chế được cấp có 

thẩm quyền giao, kể cả biên chế dự bị (nếu có) và định mức phân bổ 

ngân sách nhà nước tính trên biên chế; các khoản chi hoạt động nghiệp vụ đặc 

thù theo chế độ quy định. 

2. Nội dung chi của kinh phí giao, gồm:  

 

a) Các khoản chi thanh toán cho cá nhân : tiền lương, tiền công, 

phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương, tiền thưởng, phúc lợi tËp 
thể và các khoản thanh toán khác cho cá nhân theo 

quy định; 

b) Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: thanh toán dịch vụ 

công cộng, vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, 

liên lạc, hội nghị, công tác phí trong nước, chi cho 

các đoàn đi công tác nước ngoài và đón các đoàn 

khách nước ngoài vào Việt Nam (phần bố trí trong 

định mức chi thường xuyên), chi phí thuê mướn, chi 

nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành, mua sắm, sửa 

chữa thường xuyên tài sản cố định; 

c) Các khoản chi khác có tính chất thường xuyên ngoài nội dung 

quy định tại Điều 7 Nghị định này. 

3. Sử dụng kinh phí được giao : 

a) Kinh phí được giao được phân bổ vào nhóm mục chi khác của mục 

lục ngân sách nhà nước. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, 

Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ tự quyết định bố trí số kinh 

phí ®­îc giao vào các mục chi cho phù hợp; được quyền điều chỉnh giữa các 

mục chi nếu xét thấy cần thiết; 

b) Cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được vận 

dụng các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành để 

thực hiện, nhưng không được vượt quá mức chi tối đa 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

Điều 7. Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự 

chủ 
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1. Ngoài kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ 

tự chủ theo quy định tại Điều 6 Nghị định này, hàng năm cơ quan 

thực hiện chế độ tự chủ còn được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để 

thực hiện một số nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao, 

gồm: 

a) Chi mua s¾m, chi sửa chữa lớn tài sản cố định; 

b) Chi đóng niên liễm, vốn đối ứng các dự án theo hiệp định với các tổ 

chức quốc tế; 

c) Chi thực hiện các nhiệm vụ có tính chất đột xuất được cấp có thẩm 

quyền giao; 

d) Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

đ) Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế (nÕu cã); 

e) Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước; 

g) Kinh phí nghiên cứu khoa học; 

h) Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản theo dự án được cÊp cã thÈm 

quyền phê duyệt; 

i) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên khác. 

2. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí quy định tại Điều 

này thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Điều 8. Sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được 

1. Kết thúc năm ngân sách, sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ được 

giao, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có số chi thực tế thấp hơn dự toán 

kinh phí quản lý hành chính được giao để thực hiện chế độ tự 

chñ thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí quản lý hành chính 

tiết kiệm được.   

2. Phạm vi sử dụng kinh phí tiết kiệm được :  

a) Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức: cơ quan thực hiện chế độ 

tù chñ được áp dụng hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa không quá 1,0 

lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định để 

chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức. 
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Trên cơ sở tổng nguồn kinh phí được phép chi trên đây, cơ quan thực 

hiện chế độ tự chủ quyết định phương án chi trả thu nhập tăng 

thêm cho từng cán bộ, công chức (hoặc cho từng bộ phận trực thuộc) theo 

nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người 

(hoặc cña từng bộ phận trực thuộc); 

b) Chi khen thưởng và phúc lợi : chi khen thưởng định kỳ hoÆc đột xuất 

cho tập thể, cá nhân theo kết quả công tác và thành tích đóng góp; chi cho các 

hoạt động phúc lợi tập thể của cán bộ, công chức; trợ cấp khó 

khăn đột xuất cho cán bộ, công chức, kể cả đối với những 

trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động trong biên chế 

khi thực hiện tinh giản biên chế; 

c) Khi xét thấy khả năng tiết kiệm kinh phí không ổn định, c¬ quan 

thực hiện chế độ tự chủ có thể trích lập quỹ dự phòng để ổn định 

thu nhập cho cán bộ, công chức.  

Số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang 

năm sau tiếp tục sử dụng.  

3. Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương 

án sử dụng kinh phí tiết kiệm nêu trên sau khi thống nhất ý kiến bằng văn 

b¶n với tổ chức Công đoàn cơ quan.  

Điều 9. Điều chỉnh biên chế và mức kinh phí được giao để 

thực hiện chế độ tự chủ 

1. Chỉ tiêu biên chế được xem xét điều chỉnh 

trong trường hợp sáp nhập, chia tách hoặc điều 

chỉnh nhiệm vụ của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ 

theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý 

biên chế. 

2. Kinh phí quản lý hành chính được giao được xem xét điều chỉnh 

trong các trường hợp sau: 

 

a) Do điều chỉnh biên chế hành chính theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền;  

 

b) Do điều chỉnh nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 

 

c) Do nhà nước thay đổi chính sách tiền lương, thay đổi các định mức 

phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh tỷ lệ phân bổ 

ngân sách nhà nước cho lĩnh vực quản lý hành chính.   
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3. Khi có phát sinh các yếu tố làm thay đổi mức kinh phí ®· giao, cơ 

quan thực hiện chế độ tự chủ có văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh 

dự toán kinh phí, giải trình chi tiết các yếu tố làm tăng, giảm dự toán kinh phí 

gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp 

(trường hợp không phải là đơn vị dự toán cấp I) xem xét, tổng hợp dự toán 

của các đơn vị cấp dưới trực thuộc gửi đơn vị dự toán cấp I. Cơ quan nhà 

nước ở trung ương và địa phương (đơn vị dự toán cấp I) xem xét dự toán do 

các đơn vị trực thuộc lập, tổng hợp và lập dự toán chi ngân sách thuộc phạm 

vi quản lý gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền quyết 

định.  

 

Chương III 
Trách nhiệm của các cơ quan                                                                    

thực hiện chế độ tự chủ 

 

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện chế độ tự chủ 

 

1. Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các quyết định của mình trong  việc quản lý, sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao.  

 

2. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong việc sử 

dông biên chế và kinh phí quản lý hành chính; ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ, tổ chức thảo luận dân chủ, thống nhất trong cơ quan nhằm thực hiện tèt 

các mục tiêu và nhiệm vụ được giao. 

 

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, công khai 

tài chính trong việc quản lý và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính 

trong cơ quan, tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn và cán bộ, công chức 

trong cơ quan được tham gia thực hiện và giám sát thực hiện phương án sử 

dụng biên chế, kinh phí theo quy định của Nhà nước. 

4. Hàng năm, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp kết quả thực 

hiện chế độ tự chủ của đơn vị mình.  

 

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ñy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

1. Căn cứ vào biên chế và kinh phí quản lý hành chính được cơ quan có 

thẩm quyền giao, Thủ trưởng cơ quan chủ quản thực hiện giao 
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biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị dự toán trực 

thuộc, trong đó chi tiết dự toán kinh phí quản lý hành chính giao để 

thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Điều 6 

Nghị định này và dự toán kinh phí giao nhưng không thực hiện 

chế độ tự chủ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.  

 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện chế độ 

tự chủ theo quy định của Nghị định này và của Bộ Tài 

chính, Bộ Nội vụ. 

 

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quyết định việc ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện chế độ tự 

chủ (khi có đủ các điều kiện cần thiết theo quy 

định).  

 

4. Ban hành các tiêu chí cơ bản để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của các cơ quan trực thuộc khi thực hiện chế độ tự chủ, 

trong đó phải có các tiêu chí đánh giá về các nội 

dung sau: 

 

a) Khối lượng, chất lượng công việc thực hiện; 

 

b) Thời gian giải quyết công việc; 

 

c) Tình hình chấp hành chính sách, chế độ và quy định về tài chính. 

 

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tự chủ của các 

cơ quan trực thuộc. Có biện pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện hoặc xử lý kỷ luật đối với các tæ 

chøc, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.    

 

6. Hàng năm, tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự 

chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy 

định tại Nghị định này đối với các cơ quan trực thuộc; kiến nghị, 

đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện gửi Bộ 

Tài chính, Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 
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1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện Nghị định này; 

hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ về sử dụng kinh 

phí quản lý hành chính. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra tình hình, 

tiến độ thực hiện chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hàng năm, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. 

3. Chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến 
nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, 

khó khăn trong quá trình thực hiện chế độ tự chủ về 

sử dụng kinh phí quản lý hành chính. 

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ 

1. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tự chủ 

về sử dụng biên chế.   

2. Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức chỉ đạo, kiểm tra tình hình, tiến độ thực 

hiện chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

®­îc giao đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hàng năm, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ kết quả thực hiện. 

3. Chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, 

khó khăn trong quá trình thực hiện chế độ tự chủ về 

sử dụng biên chế. 

 

Chương IV 
ĐiÒu khoản thi hành  

Điều 14. Hiệu lực thi hành  

1. Nghị định này có hiệu lực thi hµnh sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 

Cụng báo và được áp dụng kể từ năm ngân sách 2006. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 

2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính. 
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3. Các cơ quan hành chính đang thực hiện khoán 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Quyết 

định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 

của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo các nội 

dung quy định tại Nghị định này. 

Điều 15. Tổ chức thực hiện  

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch ñy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 
 

2. Căn cứ các quy định tại Nghị định này, cơ 

quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn thực hiện đối 

với các tổ chức trực thuộc./. 
         

 

 

 

tm. chính phủ 

Thủ tướng 

Phan Văn Khải 
Nơi nhận:                                                                          

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

  cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, 

  thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                       

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                                                

- Học viện Hành chính quốc gia; 

- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, 

  Ban Điều hành 112, 

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). Trang (310b). 

 

               


